	Trường THCS Thượng Thanh

NĂM HỌC: 2017 - 2018

	ĐỀ kiểm tra học kỳ i

MÔN : ĐỊA LÍ 9

 Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: …/12/ 2017


I/ Mục đích yêu cầu

	       Mức độ

Nội dung 
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng


	Vận dụng cao
	Tổng 

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	  Vựng Trung du miền núi Bắc Bộ 
	2 

   1đ
	
	1
0,5đ
	1

2,5đ
	
	
	
	
	4             

      4đ

	Vựng Đồng bằng sông Hồng 
	2 

    1đ
	1                             1,5 đ
	1

0,5đ
	
	
	1                            
   2đ
	
	1                                   

      1đ
	6                      
       6®                           

	Tổng
	       5
            3,5đ
	      3
             3,5đ
	                2
                                  3®
	10                

       10®


1. Kiến thức :   Nhằm kiểm tra đánh giá mức độ nhận thức của học sinh về :

- Vị trí, giới hạn, điều kiện  tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 
- Tình hình phát triển kinh tế của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và Vùng Đồng bằng Sông Hồng  
2. Kỹ năng: 
- Có kỹ năng vẽ biểu đồ đường, biểu đồ cột
3.  Thái độ : 
- Làm bài kiểm tra nghiêm túc
4. Năng lực.

- Khai thác thông tin , năng lực tư duy,  liên hệ thực tế, nhận xét.
II. Ma trận đề

        BGH                                           Tæ CM                                      Nhóm CM
   Đỗ Thị Thu Hoài 

 Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Thị Tố Loan 
	Trường THCS Thượng Thanh

NĂM HỌC: 2017 - 2018

§Ề SỐ 1
	ĐỀ kiểm tra học kỳ i

MÔN : ĐỊA LÍ 9

 Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: …/12/ 2017


I/ Câu hỏi trắc nghiệm (3đ)
Ghi vào giấy kiểm tra các chữ cái đầu câu em cho là đúng: 

Câu 1. Đặc điểm không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là :
a.Có diện tích lớn nhất                                       b.Có số dân đông nhất  

c.Gồm hai tiểu vùng                                           d.Có kinh tế phát triển nhất 
Câu 2. Số tỉnh  của Trung du và miền nói Bắc Bộ giáp Trung Quốc là:
a. 5                              b.6                           c.7                                    d.8

Câu 3.  Tỉnh  thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là:

a.Hà Nội, Hải Dương                                        b. Bắc Ninh,Bắc Giang                                                                                      c.Hưng Yên, Thái Bình                                     d.Qu¶ng Ninh ,Hải Phòng
Câu 4. Năng suất lúa ở Đồng bằng Sông Hồng cao nhất cả nước là do:

a. Đất đai màu mỡ                                            b. Cơ sở hạ tầng tốt

c. Trình độ thâm canh cao                                d. Lịch sử canh tác lâu đời 
Câu 5.  So với các vùng khác trong cả nước, giá trị sản xuất công nghiệp của Vùng Đồng bằng sông Hồng xếp ở vị trí:
a. Dẫn đầu                     b. Thứ hai                        c.Thứ ba                        d.Thứ tư 

Câu 6.  Quốc lộ có mặt ở Đồng bằng sông Hồng nhưng không đi qua Hà Nội 
a.Quốc lộ  1 A                b.Quốc lộ 5                  c.Quốc lộ  6                 d.Quốc lộ  10                                             
II/ Câu hỏi tự luận(7đ) 

Câu 1 (1,5 đ): Trình bày sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp năng lượng  của vùng Trung du miển núi bắc bộ                                                                                                                         Câu 2 ( 2,5 đ): Phân tích những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với việc sản xuất lương thực của đồng bằng sông Hồng?
Câu 3 (2 đ):  Tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực, và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng tính theo( %) như bảng sau:

	                                                        năm

Tiêu chí
	1995
	1998
	2000
	2002

	Dân số
	100,0
	103,5
	105,6
	108,2

	Sản lượng lương thực 
	100,0
	117,7
	128,6
	131,1

	Bình quân lương thực theo đầu người 
	100,0
	113,8
	121,8
	121,2


Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực. Và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng 
 Câu 4(1 đ). Cho thông tin sau: 
“…Theo ông Nguyễn Vũ Thắng phó giám đốc đài khí tượng thuỷ văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ.Biến đổi khí hậu tại Hải Phòng thể hiện rõ ràng và đang báo động. Quan trắc tại đảo Hòn Dấu trong một thập kỷ qua nước biển ở Hải Phòng đã dâng cao hơn so với trước là  20cm. Một số vùng Phù Long, đảo Cát Bà, Đình Vũ  và một số cửa sông nền địa chất yếu xuát hiện vùng xoáy nguy hiểm, tình trạng sói lở bờ sông có chiều hướng gia tăng không theo quy luật trước đây. Một số bái triều xuất hiện rõ nước biển dâng cao, thuỷ triều lên xuống thất thường, nhiệt độ tăng, chế độ dòng chảy, độ mặn thay đổi đã ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn thức ăn của các loài thuỷ sản …” (Theo báo Hải Phòng )
a.Thông tin trên phản ánh hiện tượng gì?Hiện tượng  đó đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta như thế nào?
b.Việt Nam cần có những biện pháp gì để hạn chế tác hại của các hiện tượng đó đối với sản xuất nông nghiệp. ?
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(Thêi gian 45 phót)



I/ Câu hỏi trắc nghiệm (3đ)

-  Mỗi câu trả lời đúng  được  0,5đ
-  Với câu có hai đáp án , nếu trả lời sai, thừa hoặc thiếu không có điểm.
	Câu hỏi
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	b,d
	c
	a,d
	c
	b
	d


II/ Câu hỏi tự luận (7đ)
Câu 1(1,5đ)  
-  Công nghiệp năng lượng của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ có điều kiện phát triển mạnh cà thủy điện và nhiệt điện là nhờ trong vùng có nguồn thủy năng và nguồn than phong phú                                                                                          (0,5 đ)
- Phân bố nhiệt điện ở:  Uông Bí (Quảng Ninh), Cao Ngạn (Thái Nguyên), nhiệt điện Bắc Giang                                                                                                   (0,5 đ)
- Phân bố  thủy điện ở :Hòa Bình(1800 MW),Thác Bà (Yên Bái), Tuyên Quang  (342 MW)   Sơn La (2400MW), Lai Châu (1200MW)                                       (0,5 đ)                                                                                         Câu 2 
a. Thuận lợi

- Vùng Đồng bằng Sông Hồng có điều kiện Thuận lợi cho sản xuất lương thực : Có đất phù sa màu mỡ rộng lớn với hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình cung cấp nguồn nước tưới dồi dào thuận lợi cho phát triển cho sản xuất lương thực,đặc biệt là  trồng lúa gạo và các cây lương thực khác                                                     (0.75 đ)
- Khí  hậu nhiệt  đới  có mùa đồng lạnh thuận lợi cho phát triển cây vụ đông trở thành vụ sản xuất chính  giúp tăng thêm sản lượng  lương thực  cho vùng            (0.75 đ)
b. Khó khăn

- Mùa đông lạnh nhiêt độ xuống thấp gây ra rét đậm, rét hại ảnh hưởng tới sản xuất lúa vụ chiêm xuân                                                                                            (0.5 đ).
- Mùa hạ nhiều năm mưa nhiều gây lũ lụt ngập úng các vùng trũng ở Hà Nam đúng vào thời kì chuẩn bị thu hoạch lúa mùa làm cho cây lúa bị đổ gây khó khăn cho quá trình thu hoạch và bảo quản                                                                             (0.5 đ)
Câu 3: 

 - Vẽ chính xác ba đường biểu diễn về tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng Sông Hồng             (1.5đ)
 –  Ghi đầy đủ các đại lượng trên trục tung và trục hoành , có tên biểu đồ và chú thích (0,5đ) 

Câu 4.Đoạn văn trên phản ánh :
- Ảnh hưởng của khí hậu tới sản xuất và đời sống ở ven biển đồng bằng Bắc Bộ , làm thu hẹp đất canh tác, đất bị nhiễm mặn tăng  ảnh hưởng  xấu tới sản xuất nông nghiệp (0,5 đ) 
-   Việt Nam cần có những biện pháp để  thích ứng với sự biến đổi khí hậu: chủ động  nghiên cứu và dự báo về diến biến của biến đổi khí hậu , chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, lai tạo ra các giống cây trồng thích nghi với đặc điểm khí hậu của từng địa vùng                            (0,5 đ)
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ĐỀ SỐ 2
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MÔN : ĐỊA LÍ 9

 Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: …/12/ 2017


I/ Câu hỏi trắc nghiệm (3đ) 

Ghi vào giấy kiểm tra các các chữ cái đầu câu em cho là đúng: 

Câu 1.  Đặc điểm  không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là :

a.Có diện tích lớn nhất                                       c.Có số dân đông nhất  

b.Gồm hai tiểu vùng                                           d.Có dãy núi cao nhất

Câu 2.  Các tỉnh  của trung du và miền nói bắc bộ giáp Trung Quốc là:

a.Điện Biên, Quảng Ninh                                  c.Hà Giang, Tuyên Quang
b.L¹ng Sơn ,Cao Bằng                                       d.Lào Cai, Yên Bái 

Câu 3 . Tỉnh  thuộc vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ là:

a.Hà Nội, Thái Bình                                          b. Bắc Ninh,Bắc Giang                                                                                      c.Hưng Yên, Hải Dương                                   d.Qu¶ng Ninh ,Hải Phòng

Câu 4. Năng suất lúa ở Đồng bằng Sông Hồng cao nhất cả nước là do:

a. Đất đai màu mỡ                                            c. Cơ sở hạ tầng tốt

b. Trình độ thâm canh cao                                d. Lịch sử canh tác lâu đời 

Câu 5.  So với các vùng khác trong cả nước, giá trị sản xuất công nghiệp của Vùng Đồng bằng sông Hồng xếp ở vị trí:

a. Dẫn đầu                                                         b. Thứ tư  

c.Thø ba                                                            d.Thø hai
C©u 6.  Quốc lộ có mặt ở Đồng bằng sông Hồng nhưng không đi qua Hà Nội 

a.Quốc lộ  10                                                     b.Quốc lộ 1A

c.Quốc lộ  6                                                       d.Quốc lộ  5
II/ Câu hỏi tự luận(7đ) 

Câu 1/(1,5 đ).Trình bày sự phát triển và phân bố các ngành công nghiệp trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Hồng? 
Câu 2 (2,5 đ).  Vì sao khai thác khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc, còn phát triển thủy điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc?

Câu 3(2 đ). Diện tích, dân số của cả nước và Đồng bằng sông Hång,n¨m 2002

	
	Diện tích (km2)
	Dân số(triệu người)

	Cả nước 
	330000
	79.7

	Đồng bằng sông Hồng 
	14860
	17,5


Vẽ biểu đồ cột thể hiện mật độ dân số(ng­êi/km2)   ở đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2002 
Câu 4 (1 đ). Cho thông tin sau: 

“…Theo ông Nguyễn Vũ Thắng phó giâm đốc đài khí tượng thuỷ văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ.Biến đổi khí hậu tại Hải Phòng thể hiện rõ ràng và đang báo động. Quan trắc tại đảo Hòn Dấu trong một thập kỷ qua nước biển ở Hải Phòng đã dâng cao hơn so với trước là  20cm. Một số vùng Phù Long, đảo Cát Bà, Đình Vũ ven đê biển 1, ven đê biển 2 và một số cửa sông nền địa chất yếu xuát hiện vùng xoáy nguy hiểm, tình trạng sói lở bờ sông có chiều hướng gia tăng không theo quy luật trướcđây. Một số bái triều xuất hiện rõ nước biển dâng cao, thuỷ triều lên xuống thất thường, nhiệt độ tăng, chế độ dòng chảy, độ mặn thay đổi đã ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn thức ăn của các loài thuỷ sản …”                (Theo báo Hải Phòng )
a.Thông tin trên phản ánh hiện tượng gì?Hiện tượng  đó đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta như thế nào? 
b.Việt Nam cần có những biện pháp gì để hạn chế tác hại của các hiện tượng đó đối với sản xuất nông nghiệp?
	BGH
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I/ Câu hỏi trắc nghiệm (3đ)

 -  Mỗi câu trả lời đúng  được  0,5đ
-  Với câu có hai đáp án , nếu trả lời sai, thừa hoặc thiếu không có điểm.
	Câu hỏi
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	c
	a,b
	c,d
	b
	d
	a


II/ Câu hỏi tự luận (7đ)

Câu 1 Các ngành công nghiệp trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Hồng 

-   Cồng nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phát triển phân bố ở hầu hết các tỉnh của Đồng bằng sông Hồng                                                                        (0,5 đ)                                                                                                                           - Công nghiệp sản xuất  hàng tiêu dùng, phân bố ở Hà Nội , Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Vĩnh Yên, Bắc Giang, Hưng Yên.                                        (0,5 đ)                                                                                                                                                                                                                                                              - Công nghiệp sản xuất vật liệu  xây dựng:Phân bố ở Hà Nội,Hải Phòng, Ninh Bình,Phủ Lý.                                                                                              (0,25 đ)                                                                                                                                                                                             - Công nghiệp cơ khí :Phân bố ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương,Vĩnh Yên, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định                                                                        (0,25 đ)                                                                                                                           

Câu 2  
-  Khai khoáng là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc vì ở vùng Đông Bắc có nhiều tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn                                                   (0,25 đ)
+ Than đá ở Quản Ninh, Thái Nguyên ,Lạng Sơn                               ( 0,25 đ)
+ Quặng  sắt có ở (Thái Nguyên , Hà Giang )                                      (0,25 đ)
+ Thiếc có ở (Cao Bằng,Tuyên Quang)                                                 (0,25 đ)  
 + Nhôm có ở (Cao Bằng, Lạng Sơn) ,   Chì,kẽm (Tuyên Quang )         (0,5 đ)                                                                                                                                              * Phát triển thủy điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc vì ở tiểu vùng Tây Bắc có địa hình chủ yếu núi và cao nguyên có độ dốc lớn, các sông chảy trong tiểu vùng  Tây Bắc có nguồn thuỷ năng lớn(0,5 đ) , đặc biệt  là trên sông Đà chúng ta có thể xây dựng nhiều nhà máy thủy điện lớn như Hòa Bình, Sơn La, và đang xây dựng thủy điện Lai Châu                                                                                                    (0,5 đ) 
Câu 3
·  Tính mật độ dân số  của cả nước và Đồng bằng sông Hồng         (0,5 đ)
· Vẽ chính xác , có ghi đầy đủ các đại lượng và  tên biểu đồ          (1,5 đ)                                            
Câu 4(1 đ).Đoạn văn trên phản ánh :

-    Ảnh hưởng của khí hậu tới sản xuất và đời sống ở ven biển đồng bằng Bắc Bộ , làm thu hẹp đất canh tác, đất bị nhiễm mặn tăng , ảnh hưởng  xấu tới sản xuất nông  nghiệp                                                                                                              (0,5 đ) 
-       Việt Nam cần có những biện pháp để  thích ứng với sự biến đổi khí hậu: chủ động  nghiên cứu và dự báo về diến biến của biến đổi khí hậu , chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, lai tạo ra các giống cây trồng thích nghi với đặc điểm khí hậu của từng vùng                                                                                                                  (0,5 đ)
BGH
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Nhóm CM

Đỗ Thị Thu Hoài 

Nguyễn Thị Nguyệt

 Nguyễn Thị Tố Loan
